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mắc bệnh rất cao chiếm 78,36%, giới thiệu bạn tình đi 
khám chỉ chiếm 10,20%, và đa số các đối tượng có 
nhu cầu kiểm tra sức khỏe định kỳ 89,05%. Cần đẩy 
mạnh công tác quản lý sức khỏe, TTGDSK phòng 
chống nhiễm STIs-HIV/AIDS trong các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ DBLDHĐMD.  
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NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CÁC THÔNG SỐ SIÊU ÂM DOPPLER TIM 

Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT 
 

Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Văn Tân 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

Đinh Thị Nguyệt - Phòng Quân Y, TCCT 
TÓM TẮT 
Tổn thương tim (biến chứng tim) ở bệnh nhân tăng 

huyết áp là một biến chứng sớm. Đã có nhiều bằng 
chứng mới về tầm quan trọng của huyết áp là một yếu 
tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch, tăng huyết 
áp gây nên những biến đổi về hình thái cấu trúc, chức 
năng thất trái dẫn đến suy tim, nhất là suy tim tâm 
trương là một biến chứng sớm, siêu âm tim để phát 
hiện các biến chứng sớm là một kỹ thuật thường quy, 
có gi̧  trị. 

Mục đích nghiên cứu: nghiên cứu các biến đổi về 
hình thái, cấu trúc, chức năng thất tr i̧ thông qua siêu 
âm- Doppler. 

Phương pháp nghiên cứu: siêu âm lúc nghỉ của 199 
bệnh nhân THA và 81 người khoẻ mạnh, đo các thông 
số siêu âm TM, 2D, phổ Doppler xung dòng chảy qua 
van 2 lá và dòng tĩnh mạch phổi thu được từ mặt cắt 4 
buồng tim. 

Kết quả: 
1. Tăng huyết áp làm kéo dài thời gian giãn đồng 

thể tích ở bệnh nhân tăng huyết áp (IVRT 95,5 ± 9,9 
dài hơn so với nhóm chứng: 83,7 ± 11,0, p< 0,001), tái 
phân bố dòng đổ đầy tâm trương thất trái: VE/VA giảm 
(0,82 ± 0,22 so với nhóm chứng 1,03 ± 0,27, p< 0,001), 
giảm vận tốc dòng đổ đầy sớm tâm trương (sóng 
E)(57,7 ± 13,1 giảm so với nhóm chứng: 71,9 ± 13,9, 
p< 0,001), tăng vận tốc dòng đổ đầy cuối tâm trương ở 
pha nhĩ bóp (sóng A)(72,2 ± 12,2 tăng hơn so với 
nhóm chứng 61,9 ± 12,8, p< 0,001).  

2. Tăng huyết áp làm giãn nhĩ tr i̧, tăng kích thước 
đường kính gốc động mạch chủ, kích thước buồng thất 
tr i̧, dầy vách liên thất, thành sau thất trái và gây phì 
đại thất trái. 

3. Tăng huyết áp làm giảm dòng đổ về nhĩ trái trong 
thì tâm trương (sóng D) (42,1 ± 7,4 giảm hơn so với 
nhóm chứng 44,3 ± 7,6, p< 0,05) từ đó tăng tỷ lệ S/D 
(1,37 ± 0,31 so với 1,21 ± 0,14, p< 0,05). 

4.Các thông số siêu âm - Doppler tim có thể đo đạc 
nhiều thông số về hình thái, chức năng thất trái có giá 
trị, chẩn đoán sớm về các rối loạn chức năng tâm 
trương, góp phần điều trị sớm các biến chứng tim do 
huyết áp gây ra. 

Kết luận: tăng huyết áp làm biến đổi cả về hình 
thái, cấu chúc và chức năng thất trái, suy chức năng 
tâm trương là tổn thương sớm, thường gặp. Phì đại 
thất trái là yếu tố quan trọng thúc đẩy suy chức năng 
tâm trương.  

Từ khóa: tăng huyết áp, siêu âm- Doppler. 
summary 
Heart damage (heart complication) in hypertensive 

patients ia a early complication. There are several new 
evidence on the importance of blood pressure as an 
important risk factor of cardiovascular disease. 
Hypertension causes changes in structure and function 
of left ventricle leading to heart failure, especially 
diastolic failure as an early complication. 
Echocardiography to detect early complications is a 
valuable routine technique. 

Objectives: To study on morphological, structural 
and functional changes of left ventricle using Doppler 
ultrasonography. 

Methods: Doppler was conducted for 199 
hypertensive patients and 81 healthy people in resting. 
Parameters of TM ultrasound, 2D, mitral flow pulse 
Doppler spectrum and pulmonary venous flow were 
measured from 4-chamber plane. 

Results: 
Hypertension prolonged the isovolumic dilation 

duration in hypertensive patients (IVRT 95.5 ± 9.9 
longer than that in control group: 83.7 ± 11.0; 
p<0,001), left ventricular diastolic filling flow 
remodeling: VE/VA decreased (0.82 ± 0.22 vs. control 
group 1.03 ± 0.27 p< 0.001), decreasing in early 
diastolic filling flow velocity (E wave) (57.7 ± 13.1 lower 
than that in control group: 71.9 ± 13.9 with p<0.001), 
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increasing in end diastolic filling flow velocity in atrial 
constraction phase (A wave) (72.2 ± 12.2, higher than 
that in control group 61.9 ± 12.8 p<0.001).  

Hypertension caused left atrial enlargement, 
increased the aortic base diameter and left ventricular 
chamber dimension, thickened the interventricular wall, 
left ventricular posterior wall and left ventricular 
enlargement. 

Hypertension caused left atrial reflow in diastolic 
phase (D wave) (42.1 ± 7.4 lower than that in control 
group 44.3 ± 7.6; p< 0.05), therefore increased the S/D 
ratio (1.37 ± 0.31 vs. 1.21 ± 0.14). 

Cardiac Doppler can be used to measure several 
valuable morphological and functional parameters of 
left ventricle, help diagnoses early diastolic 
dysfunctions, contributed to treating timely 
hypertension-caused heart complications. 

Conclusion: Hypertension changed morphology, 
structure and function of left ventricle, diastolic 
functional failure is a common early damage. Left 
ventricular enlargement is an important factor 
precipitates diastolic failure.  

Keywords: Hypertension, Doppler ultrasonography. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tổn thương tim ở bệnh nhân tăng huyết áp là một 

biến chứng sớm. Đã có nhiều bằng chứng mới về tầm 
quan trọng của huyết áp là một yếu tố nguy cơ quan 
trọng của bệnh tim mạch [2]. THA đã tác động trực tiếp 
trên tim, do tim phải co bóp mạnh hơn, làm tăng công 
cơ tim. Những tác động này gây tái cấu trúc lại toàn bộ 
tim, ảnh hưởng đến chức năng tâm thu, tâm trương của 
tim, trong đó thất trái chịu tác động trực tiếp nhất, nặng 
nề nhất. Lúc đầu thông thường thành thất trái dày lên, 
tăng khối lượng cơ thất tr i̧, về sau có thể dẫn đến giãn 
thất trái. Phì đại thất trái là yếu tố bất lợi, nó tiên lượng 
sự tăng nặng của bệnh và tỷ lệ tử vong, là yếu tố nguy 
cơ độc lập của đột tử [6], [7], [5].  

Hiện nay để phát hiện, đánh giá biến chứng tim 
có rất nhiều phương pháp, nhưng thông dụng và 
được sử dụng thường xuyên là điện tim, siêu âm tim. 
Siêu âm tim là phương tiện hữu hiệu khảo sát hậu 
quả trên tim của tăng huyết áp. Trong đó có các 
phương pháp siêu âm 1 chiều, 2 chiều, Doppler, 
tissue Doppler và từ năm 1997 trở lại đây có thêm 
phương pháp siêu âm sức căng và tỷ lệ sức căng cơ 
tim (strain, strain rate). Các phương pháp siêu âm 
truyền thống như TM, 2D, Doppler hiện nay vẫn còn 
nguyên giá trị, nó đơn giản, dễ thực hiện, cho pháp 
đánh giá hình thái, chức năng thất trái một cách khá 
chính xác. Trong khuôn khổ nghiên cứu này chúng 
tôi chỉ giới hạn ở các phương pháp siêu âm thông 
thường như TM, 2D và Doppler tim.  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu gồm 280 người tình nguyện 

tham gia nghiên cứu, được chia thành 2 nhóm. 
* Nhóm bệnh  
Gồm 199 bệnh nhân tăng huyết áp (97 nam và 102 

nữ), tuổi trung bình 55,9 ± 8,6 đến khám bệnh và điều 
trị ngoại trú tại bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 từ 
tháng 12 năm 2007 đến tháng 3 năm 2009. 

* Nhóm chứng  

Gồm 81 người khoẻ mạnh, đến kiểm tra sức khoẻ 
tại bệnh viện Trung Ương Quân đội 108, (không có 
tăng huyết áp, không có bệnh lý tim mạch, có cùng 
phân bố về tuổi, giới so với nhóm tăng huyết áp). 

* Tiêu chuẩn lựa chọn 
- Tất cả các bệnh nhân THA nguyên phát theo tiêu 

chuẩn chẩn đoán độ THA của WHO/ISH - 2003 và giai 
đoạn THA của WHO 1993. 

* Tiêu chuẩn loại trừ 
- THA thứ phát: suy thận, hẹp động mạch thận, u 

não, u tuỷ thượng thận...  
- THA phối hợp với các bệnh khác như: 
+ Cơn đau thắt ngực điển hình và có biểu hiện thiếu 

máu cơ tim trên điện tim rõ. Bệnh van tim, cơ tim, suy 
tim nặng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt 

ngang, có so sánh đối chứng giữa các đối tượng bệnh 
nhân với nhóm chứng. 

Giá trị bình thường của một số chỉ tiêu dựa vào 
hằng số sinh lý đã được công bố. 

* Những chỉ tiêu nghiên cứu chung cho cả hai 
nhóm: 

- Khám xét lâm sàng, cận lâm sàng chung. 
- Siêu âm tim TM, 2D, Doppler mầu. 
2.2. Tiêu chuẩn chẩn đoán tăng huyết áp 
Bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp khi:  
Có trị số huyết áp ≥ 140/90 mmHg. Sau khi khám 

lâm sàng ít nhất 2 đến 3 lầ khác nhau, mỗi lần khám 
được đo ít nhất 2 lần. 

Bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp, hoặc đang dùng 
thuốc hạ huyết áp. 

2.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán biến chứng tim 
2.3.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán phì đại thất trái  
- Tiêu chuẩn siêu âm TM chẩn đoán phì đại thất trái 

dựa theo nghiên cứu Framingham theo công thức 
Devereux [9]. 

LVM=1,04[(LVIDd+IVSd+PWd)
3
-LVIDd

3
]-13,6(gam) 

Chỉ số khối lượng cơ thất trái > 134 g/m2 ở nam và 
> 110 g/m2 ở nữ được coi là phì đại thất trái. 

2.3.2. Tiêu chẩn chẩn đoán suy chức năng tâm 
trương, tâm thu  

- Tiêu chuẩn suy chức năng tâm trương dựa theo 
các nghiên cứu ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam: 
Trên siêu âm doppler, tỷ lệ E/A < 1, IVRT > 100ms, 
EDT > 220 ms, S/D>1, không thay đổi tỷ lệ E/A khi làm 
nghiệm pháp Valsalva là giãn cơ bất thường (suy tâm 
trương độ 1. Suy tâm trương độ 2 (giả bình thường): tỷ 
lệ E/A từ 1 đến 2, ETD 150-200, và IVRT 60 – 100 ms, 
Tỷ lệ E/A< 1 trong khi làm nghiệm pháp Valsalva, Tỷ lệ 
E/E’> 15, thời gian sóng a phổi lớn hơn thời gian sóng 
A van hai lá là> 30ms. Suy tâm trương độ 3: tỷ lệ E/A > 
2, ETD < 150, IVRT < 60 ms, E/E’> 15 [3], [1], [4].  

- Suy chức năng tâm thu: Phân số tống máu EF < 
50%.  

2.3.3. Kỹ thuật đo các thông số siêu âm trên 
siêu âm TM, doppler 

Các kỹ thuật siêu âm TM, 2D, doppler được thực 
hiện theo khuyến cáo của hội siêu âm hoa kỳ. Các 
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thông số siêu âm và giá trị bình thường sử dụng: “Các 
thông số siêu âm – doppler tim ở người bình thường 
(TM, 2D, doppler)” trên 16 tuổi được thực hiện tại viện 
tim mạch Việt Nam. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
Bảng 1. Phân bố nhóm nghiên cứu theo tuổi, giới 

Chỉ tiêu Nhóm tăng huyết áp 
(n=199) 

Nhóm chứng 
(n=81) 

Trung bình 55,9 ± 8,6 54,6 ± 11,4 
p 0,147 

40-59, n(%) 134 (67.3) 53 (65,4) 
> 60, n(%) 65 (32,7) 28 (34,6) 

Tuổi 
(năm) 

p 0,759 
Nam, n(%) 97 (48,7) 44 (54,3) 
Nữ, n(%) 102 (51,3) 37 (45,7) Giới 

p 0,397 
Nhận xét:  
- Tuổi trung bình của hai nhóm nghiên cứu khá cao 
- Không có sự khác biệt về tuổi và giới tính giữa hai 

nhóm 
Bảng 2. So sánh kết quả siêu âm TM, 2D đánh giá 

hình thái, KLCTT ở hai nhóm 
Chỉ số Nhóm THA(n=199) Nhóm chứng(n=81) p 

Nhĩ tr i̧ (mm) 31,9 ± 3,1 30,4 ± 3,5 < 0,001 
§MC (mm) 32,5 ± 3,2 30,2 ± 2,9 < 0,001 
Dd (mm) 45,9 ± 3,6 44,3 ± 3,5 < 0,001 
Ds (mm) 29,3 ± 4,2 27,7 ± 3,7 < 0,005 

IVSd (mm) 10,9 ± 1,5 9,2 ± 1,9 < 0,001 
IVSs (mm) 13,8 ± 1,9 11,9 ± 1,7 < 0,001 
PWd (mm) 10,2 ± 1,5 8,4 ± 1,7 < 0,001 
PWs (mm) 14,8 ± 2,1 13,3 ± 1,9 < 0,001 

LVM (g) 190,5 ± 43,5 143,1 ± 41,6 < 0,001 
LVMI (g/m2) 117,9 ± 27,9 91,6 ± 24,1 < 0,001 

Nhận xét: Bệnh nhân tăng huyết áp có biến đổi rõ 
rệt về cấu trúc tim, giãn nhĩ trái, gốc động mạch chủ, 
tăng kích thước buồng tim, dày thành tim so với nhóm 
chứng với p< 0,001. 

- Phì đại thất trái ở nhóm tăng huyết áp thể hiện rõ 
ở tăng khối lượng cơ và chỉ số khối lượng cơ thất trái 
với p< 0,001. 

Bảng 3. So sánh kết quả siêu âm TM, 2D đánh giá 
chức năng tâm thu thất trái ở hai nhóm 

Chỉ số Nhóm THA (n= 199) Nhóm chứng (n= 81) p 
Fs (%) 37,7 ± 5,1 37,5 ± 5,6 >0,05 
EF (%) 65,8 ± 7,6 66,2 ± 6,7 >0,05 

CO (l/ph) 5,0 ± 1,1 4,5 ± 0,9 <0,001 
CI (l/ph/m2) 3,1 ± 0,7 2,9 ± 0,6 <0,01 

Vd (ml) 92,1 ± 17,3 89,9 ± 16,9 >0,05 
Vs (ml) 30,4 ± 9,3 30,1 ± 9,1 >0,05 
Nhận xét: Với chức năng tâm thu thất trái chỉ thấy 

có cung lượng tim và chỉ số cung lượng tim tăng nhẹ 
với p< 0,05. Các chỉ số tâm thu khác không có sự 
khác biệt. 

Bảng 4. So sánh kết quả siêu âm doppler dòng 
chảy qua van hai ļ , van tĩnh mạch phổi đánh giá chức 
năng tâm trương thất trái ở hai nhóm 

Chỉ số Nhóm THA (n=199) Nhóm chứng (n=81) p 
VE (cm/s) 57,8 ± 13,1 71,9 ± 13,9 <0,001 
VA (cm/s) 72,2 ± 12,2 61,9 ± 12,8 <0,001 

VE/VA 0,82 ± 0,22 1,03 ± 0,27 <0,001 
DT (ms) 205,6 ± 35,5 185,2 ± 30,2 <0,001 

At (ms) 67,5 ± 12,5 69,6 ± 11,3 > 0,05 
IVRT (ms) 95,5 ± 9,9 83,7 ± 11,0 <0,001 
IVCT (ms) 67,0 ± 8,8 62,9 ± 7,1 <0,001 
S(cm/s) 56,1 ± 9,9 53,4 ± 9,1 < 0,05 
D (cm/s) 42,1 ± 7,4 44,3 ± 7,6 < 0,05 

S/D 1,37 ± 0,31 1,21 ± 0,14 <0,001 
Nhận xét: Tất cả các chỉ số chức năng tâm trương 

đều thay đổi, giảm vận tốc đầu tâm trương, tăng vận 
tốc cuối tâm trương, giảm tỷ lệ vận tốc đầu/ cuối tâm 
trương với p< 0,001. 

Các thông số về thời gian kỳ tâm trương đều tăng 
với p< 0,001 trừ thới gian tăng tốc sóng E. 

Giảm vận tốc dòng tĩnh mạch phổi thì tâm trương, 
tăng vận tốc thì tâm thu, tăng tỷ lệ vận tốc dòng tĩnh 
mạch phổi tâm thu/tâm trương với p< 0,05-0,001. 

BÀN LUẬN  
Nghiên cứu đánh giá những thay đổi về hình th i̧, 

chức năng thất trái ở bệnh nhân tăng huyết áp đã được 
các thầy thuốc tim mạch quan tâm hàng đầu. Trước kia 
các nghiên cứu thường tập trung và các thay đổi về 
hình thái, cấu trúc và chức năng tâm thu nhưng gần 
đây các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong khi bệnh nhân 
tăng huyết áp có chức năng tâm thu còn bình thường 
thì đã có các dấu hiệu về suy tim, hạn chế khả năng 
gắng sức của bệnh nhân và người ta cho rằng đó là 
các rối loạn chức năng tâm trương [8] và việc sử dụng 
siêu âm Doppler để đánh gi̧  chức năng tâm trương đã 
được sử dụng rộng rãi do tính tiện lợi và an toàn đồng 
thời dễ thực hiện.  

Nhận xét đặc điểm chung của đối tượng nghiên 
cứu: Nghiên cứu 280 người bao gồm 199 bệnh nhân 
tăng huyết áp, trong đó 97 nam chiếm 48,7%, 102 nữ 
(51,3%). Tuổi trung bình nam là 55,9 ± 8,6 trong đó 
tuổi từ 40-59 là 134 (67,3%) và > 60 tuổi là 65(32,7%). 
Nhóm chứng gồm 81 người khoẻ mạnh tuổi trung bình 
54,5 ± 11,4 trong đó tuổi từ 40 - 59 là 53 (65,4%) và > 
60 tuổi là 28 người(43,6%), nam 44(54,3), nữ 
37(45,7%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa hai 
nhóm nghiên cứu về tuổi và giới. 

Trong nghiên cứu chúng tôi chủ yếu là những bệnh 
nhân tăng huyết áp vừa và nhẹ ở giai đoạn I và II 
(96%) nên ít ảnh hưởng đến chức năng tâm thu thất 
trái, phân số tống máu trung bình ở nhóm tăng huyết 
áp là 65,8 ±7,6 % so với 66,2 ± 6,7% p> 0,05. Không 
có trường hợp nào suy chức năng tâm thu, tuy so với 
nhóm chứng có giảm nhẹ.  

2. Phân tích kết quả siêu âm TM, 2D đánh giá 
biển đổi hình thái, khối lượng cơ thất trái ở hai nhóm 

Trong tăng huyết áp, sự quá tải về thể tích và áp 
lực với hoạt động thất trái kéo dài dẫn đến sự phì đại 
thất trái. Trước hết là rối loạn cấu trúc cơ thất trái, sau 
đến suy tâm trương, các thành thất dày lên, rối loạn 
đổ đầy thất trái, tăng áp lực thất trái cuối tâm trương, 
làm dòng máu qua van hai lá giảm, máu ứ lại ở nhĩ 
trái, tăng áp lực nhĩ trái, dần dần gây giãn nhĩ trái. 
Khối lượng cơ thất trái được coi là một yếu tố dự đoán 
đối với sự tiến triển của bệnh tăng huyết áp [1]. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi nhóm tăng huyết áp có kích 
thước nhĩ trái, gốc động mạch chủ, đường kính thất 
trái tâm thu, tâm trương, vách liên thất, thành sau thất 
trái đều tăng và dày lên có ý nghĩa thống kê so với 
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nhóm chứng đẫn đến tăng khối lượng cơ và chỉ số 
khối lượng cơ thất trái.  

Theo Declan Lyon [10], chức năng tâm trương sẽ bị 
suy yếu đầu tiên cùng với hiện tượng tăng độ xơ cứng 
của cơ, sau đó là hậu quả trên chức năng tâm thu kèm 
theo hiện tượng các tế bào cơ mất đi và teo lại. Trong 
nghiên cứu của chúng tôi ở nhóm tăng huyết áp có 
giãn nhĩ trái, giãn gốc động mạch chủ, dày vách liên 
thất, thành sau thất tr i̧. Tăng kích thước buồng thất 
tr i̧ cả ở cuối tâm thu và tâm trương có ý nghĩa thống 
kê so với nhóm chứng. Phì đại thất trái được thể hiện 
bằng tăng khối lượng và chỉ số khối lượng cơ thất trái 
có ý nghĩa thống kê, tất cả P< 0,001. Kết quả này cũng 
phù hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thị Dung (1992) 
[3], đã tiến hành siêu âm cho 100 bệnh nhân tăng 
huyết áp thì có 73 bệnh nhân có LVMI > 125 g/m2. Tạ 
Mạnh Cường (1999)[1], nghiên cứu 185 người tăng 
huyết áp có 65 người (34%) có LVMI > 120,7 g/m2 ở 
nam và > 112,7 g/m2 ở nữ. Các thông số tâm thu khác 
như FS, Vd, Vs thay đổi không có ý nghĩa thống kê 
giữa hai nhóm. 

3. Phân tích kết quả siêu âm Doppler đánh giá 
sự biến đổi các thông số dòng chảy qua van hai l  ̧
và van tĩnh mạch phổi ở bệnh nhân tăng huyết áp 

Sự biến đổi sóng E, sóng A và thời gian giãn cơ 
đồng thể tích: giai đoạn đổ đầy nhanh ở người tăng 
huyết áp nói chung giảm do độ thư giãn thất trái kém, 
suy chức năng tâm trương trong các bệnh tim do tăng 
huyết áp có thể có hai nguồn gốc: 1) tăng độ cứng của 
buồng thất – một yếu tố mang tính thụ động của giai 
đoạn đổ đầy thất, 2) giảm độ thư giãn tâm thất – một 
yếu tố đòi hỏi cần phải cung cấp năng lượng [1]. Giai 
đoạn giãn cơ đồng thể tích kéo dài làm ảnh hưởng đến 
tốc độ dòng máu từ nhĩ xuống thất tr i̧ giai đoạn đầu 
tâm trương tức là giai đoạn đổ đầy nhanh (tốc độ sóng 
E giảm trên siêu âm Doppler). Để đảm bảo lượng máu 
xuống thất trong giai đoạn này khoảng 60- 80% theo lý 
thuyết thì thời gian giảm tốc sóng E phải kéo dài. Song 
vẫn chưa đủ, lượng máu còn trên nhĩ còn khá nhiều, 
giai đoạn nhĩ thu phải tiếp tục đảm đương bù, như vậy 
vận tốc sóng A sẽ tăng lên và thời gian sóng A kéo dài 
để tống nốt lượng máu xuống thất. Vận tốc đỉnh cuối 
tâm trương qua van hai lá tăng lên khác biệt có ý nghĩa 
ở tăng huyết áp [11], như vậy tỷ lệ E/A sẽ giảm. Nghiên 
cứu của chúng tôi thấy rằng tốc độ sóng E của nhóm 
tăng huyết áp có tốc độ dòng đổ đầy đầu tâm trương 
thất trái giảm đi một cách rõ rệt: ở nhóm tăng huyết áp: 
VE 57,8 ± 13,9 cm/s so với nhóm chứng là 71,9 ± 13,9 
cm/s. Ngược lại vận tốc cuối tâm trương (sóng A) của 
nhóm tăng huyết áp có xu hướng tăng cao là 72,1 ± 
12,1 cm/s so với nhóm chứng 61,9 ± 12,8 cm/s. Đồng 
thời tỷ lệ VE/VA giảm so với nhóm chứng tất cả đều có 
ý nghĩa thống kê với P< 0,001. Thời gian giãn cơ đồng 
thể tích ở nhóm tăng huyết áp tăng hơn nhóm chứng 
có ý nghĩa thống kê (95,5 ± 9,9 ms so với 83,7 ± 11,0 
ms). Phù hợp với nghiên cứu của Tạ Mạnh Cường [1] 
với VE ở người tăng huyết áp là 59 ± 14 cm/s và VA là 
72 ± 14 cm/s. ở người bình thường với VE là 69 ± 
10cm/s và VA 58 ±10 cm/s. Và của Phạm Nguyên Sơn 
[7] ở nhóm tăng huyết áp VE 53,47 ± 13,39 cm/s VA 

72 ± 13,09 cm/s, DT 242 ± 39,48 ms, IVRT 116 ± 
21,23 mm so với nhóm chứng tương tự VE 65,01 ± 0,9 
cm/s, VA 64,56 ± 14,6cm/s, DT 177,38 ± 15,14ms, 
IVRT 83,83 ±10,73mm tất cả đề có ý nghĩa thống kê 
với p< 0,05- 0,0001. Nhưng thấp hơn nghiên cứu của 
viện tim mạch và của Đỗ Doãn Lợi và thấp hơn của tác 
giả Manolis Bountioukos 2006 (VA nhóm chứng 72,23 
± 21,1 so với 85,9 ± 20,5 p< 0,001)[11]. Có thể lứa tuổi 
trong nghiên cứu của chúng tôi cao hơn (> 40 tuổi) 

Sự biến đổi dòng tĩnh mạch phổi: Trong những 
năm gần đây việc thăm dò dòng tĩnh mạch phổi trong 
tăng huyết áp được coi là phương pháp bổ sung thêm 
vão những thông số của dòng đổ đầy thất trái[10]. 
Dòng tĩnh mạch phổi đổ vào nhĩ tr i̧ thì tâm thu (sóng 
S) chịu ảnh hưởng bởi áp lực nhĩ trái và chức năng tâm 
thu. Dòng tĩnh mạch phổi đổ vào nhĩ trái trong thì tâm 
trương (sóng D) xẩy ra tiếp theo sau dòng đổ đầy thất 
trái. Trong thì tâm trương van hai lá mở tạo ra sự thông 
thương giữa nhĩ trái, thất trái và tĩnh mạch phổi nên mọi 
thay đổi của thất trái thì tâm trương sẽ ảnh hưởng trực 
tiếp đến dòng tĩnh mạch phổi. Sóng a của tĩnh mạch 
phổi xẩy ra khi nhĩ bóp, khi áp lực nhĩ trái vượt quá áp 
lực tĩnh mạch phổi. ở bệnh nhân tăng huyết áp, sự thư 
giãn thất trái giảm cùng với tăng độ cứng thất trái làm 
cho áp lực thất trái tăng lên dẫn đến làm giảm vận tốc 
đỉnh sóng D, tăng vận tốc và thời gian sóng a, kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi thấy vận tốc sóng D giảm so 
với nhóm chứng có ý nghĩa thống kê vì vậy tỷ lệ S/D 
cũng tăng lên tương ứng, kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Phạm Nguyên Sơn 2001[7] thấy rằng ở 
bệnh nhân tăng huyết áp giảm vận tốc sóng D, tăng 
vận tốc và thời gian sóng a, tăng tỷ lệ S/D.  

KẾT LUẬN 
Nghiên cứu đặc điểm của siêu âm- Doppler của 

199 bệnh nhân và 81 người bình thường chúng tôi có 
những nhận xét sau: 

1. Tăng huyết áp làm kéo dài thời gian giãn đồng 
thể tích ở bệnh nhân tăng huyết áp (IVRT 95,5 ± 9,9 
dài hơn so với nhóm chứng: 83,7 ± 11,0 P< 0,001), tái 
phân bố dòng đổ đầy tâm trương thất trái: VE/VA giảm 
(0,82 ± 0,22 so với nhóm chứng 1,03 ± 0,27 P< 0,001), 
giảm vận tốc dòng đổ đầy sớm tâm trương (sóng 
E)(57,7 ± 13,1 giảm so với nhóm chứng 71,9 ± 13,9 với 
P< 0,001), tăng vận tốc dòng đổ đầy cuối tâm trương ở 
pha nhĩ bóp (sóng A)(72,2 ± 12,2 tăng hơn so với 
nhóm chứng 61,9 ± 12,8 P< 0,001).  

2. Tăng huyết áp làm giãn nhĩ trái, tăng kích thước 
đường kính gốc động mạch chủ, kích thước buồng thất 
trái, dầy vách liên thất, thành sau thất trái và gây phì 
đại thất trái. 

3. Tăng huyết áp làm giảm dòng đổ về nhĩ trái trong 
thì tâm trương (sóng D) (42,1 ± 7,4 giảm hơn so với 
nhóm chứng 44,3 ± 7,6 P< 0,05) từ đó tăng tỷ lệ 
S/D(1,37 ± 0,31 so với 1,21 ± 0,14). 

4. Các thông số siêu âm - Doppler tim có thể đo 
đạc nhiều thông số về hình thái, chức năng thất trái có 
giá trị, chẩn đoán sớm về các rối loạn chức năng tâm 
trương, góp phần điều trị sớm các biến chứng tim do 
huyết áp gây ra. 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG  

CỦA TỔN THƯƠNG THỂ THUỶ TINH, DỊCH KÍNH DO CHẤN THƯƠNG 
 

Đỗ Như Hơn - Bệnh viện Mắt TW 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm tổn thương thể thuỷ 

tinh, dịch kính sau chấn thương. Đối tượng nghiên cứu 
là nhóm 83 bệnh nhân bị chấn thương nằm điều trị tại 
khoa Chấn thương Bệnh viện Mắt Trung ương. Phương 
pháp nghiên cứu mô tả tiến cứu không có nhóm chứng. 
Kết quả nghiên cứu: Đục thể thuỷ tinh và dịch kính cho 
chấn thương xảy ra do tai nạn lao động. Nam giới: 
89,4%, đụng dập 10,8%, vết thương xuyên không có dị 
vật 44,6%, có dị vật nội nhãn 44,6%. Phần lớn là dị vật 
kim loại 78,4%, tổn thương có rách, sẹo giác mạc ở 
87,1%, kích thước rách > 4mmm chiếm 5%. Tổn 
thương phối hợp mống mắt: 56,6% có đứt chân mống 
mắt, dính mống mắt 69,9%, dãn liệt đồng tử 88,1%. 
Tổn hại đục dịch kính gặp 7,2% thường là xuất huyết, 
viêm dịch kính, tổ chức hoá dịch kính. Trong đó có 
74,7% đục dịch kính trung bình (độ 2), 25,3% đục độ 3. 
Đục khu trú: 64,5% trong đó chủ yếu là viêm dịch kính, 
có 25,3% đục dịch kính toả lan chủ yếu là do xuât 
huyết dịch kính. Kết luận: Tổn thương dịch kính và thể 
thuỷ tinh là đa dạng phức tạp và thường phối hợp với 
nhau. 

Từ khoá: tổn thương thể thủy tinh dịch kính do 
chấn thương. 

summary 
Objectives: To evaluate the crystalline and vitreous 

post traumatic lesions. Subjects: group of 83 patients 
were treated in Trauma department, VNIO. Methods: 
prospective descriptive study without control group.  

Results: post traumatic cataract and post traumatic 
vitreous opacity were mainly due to working accidents. 
Males: 89,4%, contusion 10.8%, penetrating injuries 
with IOFB 44.6%; without IOFB 44.6%. Metal IOFB 

78,4%, corneal scar and laceration in 87.1%, corneal 
lacerations larger than > 4mmm accounted for 5%. 
Associated iridal lesions: 56.6% had iris dialysis, 
synechia 69.9%, nonresponsive mydriase 88.1%. 
Vitreous opacity happened in 7.2%, mainly were 
vitreous hemorrhage, vitritis, vitreous organization. Out 
of them, 74.7% had grade II vitreous opacity, 25.3% 
had grade III opacity. Localized opacity: 64.5% mainly 
due to vitritis; 25.3% with diffuse vitreous opacity were 
mainly due to vitreous hemorrhage.  

Conclusion: the crystalline and vitreous lesions 
were various, complicated which usually come 
together.  

Keywords: To evaluate the crystalline and vitreous 
post traumatic lesions. 

Đặt vấn đề 
Chấn thương mắt gây nhiều tổn thương phối hợp 

cho nhãn cầu và các bộ phận phụ thuộc. Trong tổn 
thương nhãn cầu tổn thương thể thuỷ tinh và dịch kính 
thường đi kèm sau chấn chương và là yếu tố tạo nên 
diễn biến phức tạp của chấn thương. Tổn thương thể 
thuỷ tinh dịch kính thường làm giảm thị lực trầm trọng 
và có nguy cơ gây biến chứng nặng, gây mù cao. Đây 
là tổn thương gặp ở người trẻ, tuổi lao động, 95% có 
tổn thương các bộ phận khác phối hợp. Nghiên cứu 
đặc điểm lâm sàng của tổn thương thể thuỷ tinh, dịch 
kính sau chấn thương chưa được các tác giả quan tâm 
và là việc cần thiết cho lâm sàng nhãn khoa. Nghiên 
cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu những đặc điểm 
lâm sàng của tổn thương thể thuỷ tinh, dịch kính sau 
chấn thương.  


